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Khảo về các chữ nôm ghi tiếng  

"làm" và tiếng "nào" 

 

                                                                     Nguyễn Quang Hồng (ớ) 

 

 

1. Để ghi tiếng “Làm” 

Trong các văn bản Nôm, để ghi tiếng 
làm có thể gặp 3 chữ khác nhau: (1) 濫 
(âm Hán Việt là “lạm”, mượn đọc theo 

âm thành làm), (2)  (không có trong 

chữ Hán, giống với chữ “lạm” 濫 ở bộ 

“thủy”) và (3)  (giống bộ “trảo” 爪, 
phần đầu của chữ “vi” 為 tiếng Hán, có 

nghĩa là “làm, hành động”, và cũng giống 

chữ thứ hai (2)  ở phần bên phải).  

Trong 3 chữ đó thì được dùng phổ 

biến hơn cả là chữ sau cùng, và hình thể 

của nó cũng kh  ̧đa dạng: ,  hoặc . 
Những chữ này không những được dùng 

để ghi tiếng làm một cách khá triệt để 

trong nhiều tác phẩm Nôm ra đời từ thời 

nhà Nguyễn, như Truyện Kiều (LVĐ 1981 

và DMT 1872), Hoa tiên nhuận chính, Tự 

Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca, Thanh 

Hóa quan phong, v.v. , mà cả trong các tác 

phẩm Nôm thời Lê, như: Các Thánh 

truyện, Thiên Nam ngữ lục, Thi kinh giải 

âm, Truyền kỳ mạn lục giải âm, Cổ châu 

lục, đều viết làm với chữ này.   

Có lẽ chính vì vậy mà người đọc văn 
bản Nôm dễ liên hệ hình chữ này với 
chữ “vi” 為 cùng nghĩa ở chữ Hán, và 
cho rằng đây là trường hợp mượn chữ 
Hán theo nghĩa để đọc Nôm, có điều 

không dùng nguyên dạng mà lược bớt đi 
thành tố ở phần dưới của chữ “vi” 為, 
như GS. Đào Duy Anh [1] đã khẳng 
định: “Chữ  đọc là làm là chữ 為 viết 
tắt (âm Hán Việt là vi mà nghĩa là làm” 
[tr.82]. Điều này cũng như mượn âm chữ 
“một” 没 viết thành  để đọc Nôm một, 
chỉ khác một đằng thì mượn chữ Hán bỏ 
nghĩa và đọc theo âm Hán Việt, còn một 
đằng thì mượn chữ Hán lấy nghĩa mà 
đọc âm Nôm. Trường hợp này cũng 
tương tự như chữ “năng” 能 được mượn 
dưới dạng  để đọc Nôm là hay như 
trong sách Phật thuyết: Hoặc lại mắng 
con chẳng hay học nghề [tr.20b].  

Chỉ có điều, nếu như một, hay có thể 
dễ dàng tìm thấy nguyên dạng chữ Hán 

“một” 没 (như: Một nhà để chị riêng oan 

một mình - Kiều PVĐ, [16b]), “năng” 能 

(như: Thấy hiu hiu gió thì hay chị về - 
Kiều PVĐ, [17a]), thì nguyên dạng chữ 

“vi” 為 đọc là làm tạm thời chúng tôi 

chưa từng được thấy trong các tác phẩm 

Nôm. Tuy nhiên, theo khảo sát của TS. 
Nguyễn Thị Oanh [8] thì trong tác phẩm 

Hán văn Lĩnh Nam chích quái bản mang 

ký hiệu A.2914 có câu “Thác thai sinh 

tạm vi công chủ” 托胎生暫為公主 
 

 
(ớ) GS.TSKH. Nguyên cán bộ Viện Nghiên 

cứu Hán Nôm. 
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phải đọc theo âm Nôm Thác thai sinh 

tạm làm ông chủ (tức là chữ “vi” đọc 
thẳng theo nghĩa là làm) thì mới rõ 

nghĩa. Tương tự như vậy có câu “Ngoại 
động dụng thai diện bán vi Tam bảo” 外

洞用台面半為三寶 trong Ngô gia thị bi 
cũng phải đọc Nôm là “Ngoài đồng 

dùng hai mặt nửa làm Tam bảo” [tr.19]. 
TS. Lã Minh Hằng [5] tìm thấy trong 

văn bản chép tay thơ Nôm Nguyễn Bỉnh 
Khiêm có lần chữ “vi” 為 được viết là  

để đọc thành âm Nôm vì: “Giàu sang 
người trọng, khó ai nhìn. Mấy dạ yêu vì 

kẻ dở hèn” [tr.122]. Phải chăng đây cũng 
có thể coi là một chứng cứ gián tiếp hỗ 

trợ cho việc giải thuyết khả năng chữ 
làm  là do chữ “vi” mà ra. PGS.TS. 

Nguyễn Tá Nhí [7] lại tìm thấy chữ mần 
viết là  (trên) + “minh” 明 (dưới) (trong 

sách Hiếu kinh lập bản có hai câu: Hễ 
người có đức mần răng. Đã đề bài tựa 

lại mần bổ di)) và cho rằng ở đây chữ 
Nôm làm  đ­îc dùng làm thành tố 

biểu nghĩa cho chữ mần [tr.127]. Tuy 
nhiên, nếu coi đây là bộ “trảo” 爪 hoặc 

chữ “vi” 為  viết tắt làm thành tố biểu 
nghĩa thì cũng được. Thế có nghĩa là mối 

liên hệ giữa chữ Nôm làm  và chữ Hán 
“vi” 為 với bộ “trảo” 爪 là rất mật thiết và 

thường xuyên.  

Thế nhưng có một sự thực khác phản 

ánh qua một số tác phẩm Nôm cổ, từ 

thời Lê sơ về trước. Đó là những chữ ghi 

tiếng làm trong sách Phật thuyết đại báo 
phụ mẫu ân trọng kinh và trong Quốc 

âm thi tập của Nguyễn Trãi: 

- Có tất cả 80 lần xuất hiện tiếng làm 
trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. 

Trong đó có 45 lần viết bằng chữ Hán 

“lạm” 濫 (Td: Đạo làm con lẫn đạo làm 

tôi [4b]) và 35 lần viết bằng chữ   [Vd: 

Đói khó thì làm việc ngửa tay. Chớ làm 
sự lỗi quỷ thần hay [57a]). Chữ  hoàn 

toàn vắng mặt.  

- Với văn bản giải âm Phật thuyết thì 
đếm được 50 lần có chữ đọc là làm, trong 

đó không dùng chữ “lạm” 濫, mà thay 
vào đó là 13 lần dùng chữ  (Vd: Nhữ 

tương nhất đôi khô cốt phân tác nhị phân: 
Mày đem một đống xương khô này rẽ làm 

hai phần [7b]) và 37 lần dùng chữ  
(Vd: Vị ­ phụ mẫu tạo thử kinh điển: Vì 

chưng áng nạ làm kinh giáo này [30a]). 

- Các bài văn Nôm của vua Trần 
Nhân Tông (1258-1308) và sư Huyền 

Quang (1254-1334) thời nhà Trần trong 
sách Thiền tông bản hạnh bản in theo 

ván khắc năm Cảnh Hưng 6 (1745) [3] 
vừa dùng chữ “lạm” 濫 (như câu Hẹn 

đến lâm tuyền làm bạn trong bài Vịnh 
Hoa Yên tự phú), vừa dùng chữ  để ghi 

làm (như câu Vượn mừng hủ hỉ, làm bạn 
cùng ta trong bài Đắc thú lâm tuyền 

thành đạo ca). Đến năm Bảo Đại thứ 6 
(1931), sách này được khắc in lại thì 

không còn một chữ “lạm” 濫 nào mà tất 
cả đã chuyển sang dùng chữ . 

Có thể chữ  là lối viết mới xen vào 

mấy tác phẩm cổ này khi sao chép và 
khắc in lại về sau. Như vậy, có phần 

chắc là mới đầu làm được viết là “lạm” 
濫, rồi từ đó viết tắt thành tố bên phải 

của chữ này để thành chữ . Tiếp theo,  
chữ  lại có bộ phận bên trái giống chữ 

. Cho nên dễ dàng dẫn đến sự hình 
dung con đường diễn biến các hình chữ 

này theo sơ đồ “lạm” 濫 >  > . Theo 
GS. Nguyễn Tài Cẩn thì con đường diễn 

biến này đã được học giả Hoàng Xuân 
Hãn phát hiện ra, và dễ được hưởng ứng 
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ở nhiều tác giả khác. Chẳng hạn, năm 

1985 GS. Nguyễn Tài Cẩn [2] có viết 
rằng: “Trước đây, khi giải thích cách viết 

chữ làm nhiều người cho đó là dùng chữ 
vi viết tắt và đọc theo nghĩa. Sau này cụ 

Hoàng Xuân Hãn đã chứng minh được 
rằng đó là dùng chữ lạm viết tắt và đọc 

theo âm” [tr.236]. Và theo GS. thì “trường 
hợp tự nguyên lạm > làm bị lãng quên, 

bị thay bằng cách giải thích mới vi viết 
tắt > làm, cũng có thể tạm gọi là tự 

nguyên thông tục”, vì điều này cũng 
tương tự như “trong ngôn ngữ học, khi 

gặp trường hợp từ nguyên bị lãng quên, 
người đời sau tìm một cách khác để giải 

thích, thì người ta gọi là trường hợp “từ 
nguyên thông tục” [tr.137]. 

Kiến giải của GS. Hoàng Xuân Hãn 

và GS. Nguyễn Tài Cẩn về lai nguyên 

của chữ làm  trong mối liên quan với 

chữ “lạm” 濫 là có cơ sở, chủ yếu là vì 

giữa hai hình chữ 濫 và 為 còn có   

(chứ nếu không có chữ này thì lấy gì làm 

bằng để chắp được mối liên hệ giữa hai 

hình chữ 濫 và ). Trong khi đó thì giữa 

hai hình chữ 為 và  thì không cần một 

hình chữ trung gian nào cũng có thể thấy 

được là giữa chúng có chỗ giống nhau. 

Cần thừa nhận rằng trong ý thức của 

người dùng chữ Nôm (viết chữ và đọc 

chữ) thì áp lực liên tưởng về ngữ nghĩa 

giữa làm  Việt với “vi” 為 Hán là khá 

mạnh. Cho nên bên cạnh quá trình mượn 

chữ Hán theo âm và diễn biến từ "lạm"

濫>  >  , không loại trừ còn có một 

quá trình khác là mượn chữ Hán theo 

nghĩa và diễn biến hình chữ trực tiếp từ 

"vi" 為 >  . Nói cách khác, chữ Nôm 

làm  là hình thức cuối cùng, là kết quả 

chung của hai quá trình diễn biến bắt 

nguồn từ hai chữ Hán khác nhau là 

"lạm" 濫  (mượn theo âm) và "vi" 為 

(mượn theo nghĩa). 

Chữ  đã được thừa nhận từ rất sớm, 

ngay từ giữa thế kỷ XVII trong các văn 
bản viết tay tác phẩm Các Thánh truyện 

(1646) do Linh mục J. Maiorica chủ 

biên, và ngày càng chiếm ưu thế tuyệt 

đối trong các văn bản Nôm (với nhiều 
biến dạng như: , ). Vậy mà có một 

hiện tượng khá lạ lùng là trong văn bản 

Lục Vân Tiên truyện (DMT, 1874) thời 

Nguyễn lại không hề dùng chữ  chữ 
, mà hầu hết là viết “lạm” 濫 để đọc 

làm (68 lần), thậm chí còn thêm bộ 

“khẩu” vào nữa 口滥  (3 lần): Ngày nay 

ngươi mất ta còn làm chi” [31b], “Tôi 
đâu dám chịu bạc vàng làm chi” [33b], 

“Chính chuyên làm chuyện đẩy đưa” 

[40b]. Trong các tự điển chữ Quốc ngữ 

kèm chữ Nôm như của P.de Béhaine 
(1772, bản thảo), Taberd (1838), Huỳnh 

Tịnh Của (1895-1896), M. Génibrel 

(1898), hầu hết được soạn ở trong Nam 

và xuất bản ở Sài Gòn, đều chỉ dùng chữ 
“lạm” 濫 để ghi âm Việt làm. Có lẽ vì 

vậy mà học giả Nhật Bản Yunosuke 

Takeuchi [10] cho rằng chữ  thường 

được dùng ở ngoài Bắc, còn chữ 濫 thì 
thường dùng ở trong Nam. Trong chữ 

Nôm Choang [12] cũng có chữ  đọc 

âm là [lam] với nghĩa là “cái làn, cái 

giỏ”. Theo chúng tôi [4], đây là trường 
hợp người Choang mượn chữ Nôm Việt 

để đọc âm, chứ không hẳn là chữ do 

người Choang tự tạo bằng cách viết tắt 

chữ “lam” 籃. 

2. Để ghi tiếng “Nào” 

Chữ này có vẻ giống và đôi khi được 
viết như chữ Hán “miên”  (cũng viết 
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), với nghĩa là “tương đương” (theo 

Khang Hy tự điển). Thế nhưng cả về 
nghĩa lẫn về âm, chữ Nôm nào không 

có gì liên quan với chữ Hán đó cả.  

Có thể nhận thấy rằng trong tất cả 

các văn bản chữ Nôm thuộc các thời kỳ 

khác nhau đã được nhắc đến trên kia đều 

có mặt khá phổ biến chữ nào này. 

Cũng như chữ mấy �, chữ nào đã 

xuất hiện khá sớm, không muộn hơn 

“miệt” 蔑 (một) và “ý” 意 (ấy). Khảo sát 

trên 28 thác bản văn khắc (bia, chuông 

v.v.) thời Lý - Trần có dấu tích của chữ 

Nôm, Trần Thị Giáng Hoa [6] không bắt 

gặp một lần nào xuất hiện các chữ ghi 

ấy, làm, mấy, một, nào. PGS.TS. Đinh 

Khắc Thuân [9] cũng khảo sát các thác 

bản văn khắc thời Lê, không thấy chữ 

nào ghi ấy, làm, nhưng thấy có chữ 

“miệt” 蔑 ghi một (trên thác bản mang 

số 1939, niên đại 1657), chữ Nôm mấy 

� (trên thác bản mang số 7881, niên đại 

1698) và nào  (trên bia mang số 1939, 

niên đại 1657). Dựa theo những chứng 

tích (thác bản văn bia, thư từ sổ sách) có 

niên đại chính xác, GS. Nguyễn Tài Cẩn 

[2] cũng đã cung cấp những niên đại 

tương đối sớm cho các chữ đang xét: ấy 

viết “ý’ 意 và  (đều năm 1670), làm 

viết là “lạm” 濫 (1767) và  (1670), một 

viết “miệt” 蔑 (1676) và “một” 沒 (1670), 

nào viết  (1670), không có chữ mấy 

[tr.252-283]. Tuy nhiên tất cả những 

chứng tích đó đều có niên đại muộn hơn 

sách Các Thánh truyện do Linh mục J. 

Maiorica chủ biên, hoàn thành vào năm 

Phúc Thái thứ 4 (tức năm 1646), trong 

đó các hình chữ kể trên (ngoại trừ chữ 

mấy) đều có mặt, mà chữ nào chữ làm 

 đều được dùng một cách phổ biến. 

Trong đó, hơn tất cả, chữ nào này đã 

được dùng một cách nhất quán, triệt để 

nhất và tồn tại mãi về sau này.  

Nhân đây cũng xin lưu ý thêm: Một 
là, khả năng chuyển dụng để đọc thành 

chữ khác hoặc làm thành tố để tạo thêm 
chữ Nôm mới của các chữ mấy � (cá 

biệt có lần đọc là mẩy), chữ ấy  / 丆, 
chữ làm  (cá biệt có lần dùng làm 

thành tố biểu nghĩa cho chữ mần), chữ 
một  là rất hạn chế. Trong khi đó thì 

khả năng này của chữ nào  là rộng rãi 
hơn nhiều. Nào nhiều khi được chuyển 

đọc thành nao, được làm thành tố biểu 
âm để tạo các chữ Nôm khác như: nêu 

(bộ “mộc” 木 ), niêu bộ “thổ” 土 ), niu 
(bộ “khẩu” 口 ), níu (bộ “thủ” 手 ), v.v. 

Hai là, trong hầu hết các từ điển Quốc 
ngữ có chua chữ Nôm như của P.de 

Béhaine (1772, bản thảo), Taberd (1838), 
Huỳnh Tịnh Của (1895-1896), M. Génibrel 

(1898), đều không chấp nhận các chữ 
mấy �, ấy  /丆, làm , một  mà 

chỉ ghi nhận cho các tiếng tương ứng 
những chữ thuộc “thế hệ” trước là “mãi” 

買, ”ý” 意, “lạm” 濫, “miệt” 蔑 hoặc 
“một” 沒 mà thôi. Vậy mà không chỉ chữ 

nào/nao, mà tất cả những chữ được tạo 
thêm ra nhờ vào chữ Nôm này cũng đã 

nghiễm nhiên được thừa nhận trong tất cả 
các từ điển nói trên.   

Vậy thì lai nguyên của chữ Nôm nào 

là từ đâu, tiền thân của nó là chữ gì? 

Liệu người xưa còn dùng chữ gì khác 

nữa để ghi nào hay không? Với câu hỏi 

này chúng tôi truy tìm trong tư liệu chữ 

Nôm, song cho đến nay cũng chỉ mới 

tìm thấy trong văn bản giải âm Phật 

thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh, 

ngoài những chữ nào  thường gặp, còn 
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có 2 trường hợp nào được viết bằng chữ 

Hán “náo” 鬧 hoặc 闹: “Bất khả danh 

trạng sinh đắc thử thân”: Chẳng khả đem 

danh tướng nào sinh được thân thế ấy 

[Chẳng danh tướng nào lại có thể sinh 

được tấm thân ấy] (11a); “Thân ái từ 

trọng, mặc phục quá thị”: Mẹ dấu [yêu] 

con phỉ [lắm], chẳng có nào qua được 

trong ấy [chẳng có gì lại hơn thế] (35b). 

Dấu vết chữ “náo” 鬧 (nào) hiếm hoi này 

mách bảo chúng ta rằng hình thể chữ nào 

sau này có phần chắc là từ cách ghi 

mượn âm chữ Hán “náo” 鬧 (闹), rồi 

giảm bớt bộ “đấu” 鬥 (hoặc “môn” 门), 

lại gia thêm một nét bút nữa để phần 

còn lại không trùng với chữ “thị” 市, và 

thế là chữ nào  ra đời. Kiến giải này 

càng được củng cố khi chúng tôi tìm 

thấy trong Tự điển chữ Nôm Tày (do 

Hoàng Triều Ân chủ biên) [11] bên cạnh 

chữ  đọc náo [đâu] còn có  (với hai 

dấu chấm hai bên: dấu vết của bộ “đấu” 

鬥 hoặc “môn” 门 viết tắt từ chữ “náo” 

鬧/闹 ) đọc là nạo [bực bội / ngần ngại]. 

N.Q.H 

Tư liệu chữ Nôm 

1. Các Thánh truyện (各聖傳). Sách chữ 

Nôm viết tay do Jeronimo Maiorica chủ 

biên, hoàn thành năm Phúc Thái thứ 4 đời 

Lê Chân Tông (tức năm 1646). Thư viện 

Quốc gia Paris. Tư liệu do các học giả Pháp 

cung cấp cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm 

(VNCHN). 

2.  Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân 

trọng kinh (佛說大報父母恩重經). Không 

rõ soạn giả và năm khắc in. Bản photocopy 

của VNCHN. 

3. Thiền tông bản hạnh (禪宗本行 ) 

Vĩnh Nghiêm tự tàng bản. Khắc ván năm 

Bảo Đại thứ 7 (1932). Trong đó có Cư trần 

lạc đạo phú (居塵樂道賦) và Đắc thú lâm 

tuyền thành đạo ca (得趣林泉成道歌) của 

vua Trần Nhân Tông và bài Vịnh Hoa Yên tự 

phú (詠華煙寺賦) của sư Huyền Quang thời 

nhà Trần. Bản in lưu tại VNCHN, ký hiệu: 

AB.562. Bản in theo ván khắc năm Cảnh 

Hưng thứ 6 (1745) trong tư liệu của của GS.  

Hoàng Xuân Hãn [3]. 

4. Trùng san chỉ nam bị loại các bộ dã 

đàm đại toàn (重刊 指 南 備 類 各 部 野 譚 

大全). Thường gọi là Chỉ nam ngọc âm giải 

nghĩa (指南玉音解義 ). Khắc ván năm 

Cảnh Hưng (?) Tân Tỵ (1761?). Bản in lưu 

tại VNCHN, ký hiệu: AB.372. 

5. Quốc âm thi tập (國音詩集 ) của 

Nguyễn Trãi. Trong sách ức Trai di tập, 

Q.VII (抑齋遺集.七). Phúc Khê đ­êng tàng 

bản, khắc ván năm Tự Đức thứ 21 (1868). 

Bản in lưu tại VNCHN, ký hiệu: Nv.5. 

6. Thiên Nam ngữ lục (天南語錄 ). 

Không rõ tác giả. Bản chép tay, lưu tại 

VNCHN, ký hiệu: AB.478/ 1-2. 

7. Thi kinh giải âm (詩經解音 ). Ván 

khắc của Kế Thiện đ­êng năm Vĩnh Thịnh 

thứ 10 (1714). Bản in lưu tại Viện Văn học, 

gồm 4 tập 8 quyển (thiếu 2 quyển cuối), ký 

hiệu: HN.527, HN.528, HN.529, HN.530. 

8. Tân biên Truyền kỳ mạn lục (新編傳

奇漫錄). Nguyên tác Hán văn của Nguyễn 

Dữ, tương truyền Nguyễn Thế Nghi (thời 

nhà Mạc) dịch Nôm. Bản in theo ván khắc 

năm Cảnh Hưng thứ 35 (1774), gồm 2 tập 4 

quyển, lưu tại Viện Văn học, ký hiệu: 

HN.257, HN.258. 

9. Cổ Châu Pháp Vân phật bản hạnh ngữ 

lục (古珠法雲佛本行語錄 ). Viên Thái 

dịch Nôm. Diên ứng tự tàng bản. Ván khắc 

năm Cảnh Hưng thứ 13 (1752). Bản in lưu 

tại VNCHN, ký hiệu A.184. 

10. Sô nghiêu đối thoại (篘蕘對話) 

Ván khắc năm Cảnh Hưng thứ 41 (1780). 

Bản in lưu tại VNCHN, ký hiệu AB. 469.  
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11.   Xuất gia sa di quốc âm thập giới        

(出家沙彌國音十戒 ). Nhà sư Lân Giác 

(Trịnh Thập) soạn năm Bảo Thái thứ 7 (1726). 

Bản khắc năm Cảnh Thịnh thứ 5 (1797).   

Bản in lưu tại VNCHN, ký hiệu AB.366. 

12.  Tây phương công cứ tiết yếu diễn âm 

(西方公据節要演義). Kiền An tự tàng bản. 

Bản khắc năm Tự Đức thứ nhất (1848). Bản 

in lưu tại VNCHN, ký hiệu: AB.486. 

13.  Kim Vân Kiều tân truyện (金雲翹新

傳). Liễu Văn đ­êng tàng bản. Khắc ván 

năm Tự Đức thứ 24 (1871). Bản in chụp 

trong sách: “Nguyễn Du - Truyện Kiều”. 

Nguyễn Quảng Tuân phiên âm và khảo dị. 

Nxb. Văn học - Trung tâm nghiên cứu Quốc 

học, Tp. Hồ Chí Minh, 2002. 

14.  Kim Vân Kiều tân truyện  (金雲翹新

傳). Duy Minh Thị trùng san, năm Tự Đức 

Nhâm Thân (1872). Bản in chụp trong sách: 

Nguyễn Tài Cẩn: Tư liệu Truyện Kiều: Bản 

Duy Minh Thị 1872. Nxb. Đại học Quốc gia 

H. 2002. 

15.  Lục Vân Tiên truyện (蓼雲仙傳 ). 

Bản khắc năm Tự Đức Giáp Tuất (1874), do 

Duy Minh Thị đính chính. Bản in chụp trong 

sách: Nguyễn Đình Chiểu. Lục Vân Tiên 

truyện. Trần Nghĩa - Vũ Thanh Hằng phiên 

âm, khảo dị, chú thích, giới thiệu. Nxb. 

KHXH, H. 1994. 

16.  Hoa Tiên nhuận chính (花箋潤正). 

Lễ Đường tàng bản. Khắc ván năm Tự Đức 

ất Hợi (1875). Bản in lưu tại VNCHN, ký 

hiệu: VHb.72. 

17.  Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa 

ca (嗣德聖制字學解義歌). Khắc ván năm 

Thành Thái thứ 9 (1897).  

18.  Thanh Hóa quan phong (清化觀風). 

Vương Duy Trinh soạn. Khắc ván năm 

Thành Thái thứ 15 (1903). Bản in chụp trong 

sách: Vương Duy Trinh. Thanh Hóa quan 

phong. Bản phiên diễn của Nguyễn Duy 

Tiếu. Sài Gòn 1973. 

Tài liệu tham khảo  

[1] Đào Duy Anh. Chữ Nôm - nguồn gốc, 
cấu tạo, diễn biến. Nxb. KHXH, H. 1975. 

[2] Nguyễn Tài Cẩn (với sự cộng tác của 
N.V. Xtankêvich). Một số vấn đề về chữ 
Nôm. Nxb. Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp, H. 1985. 

[3] Hoàng Xuân Hãn. Văn Nôm và chữ 
Nôm đời Trần - Lê phái Trúc Lâm Yên Tử. 
Tập san “Khoa học xã hội”, Paris, N.5 
(1978) & N.6 (1979). 

[4] Nguyễn Quang Hồng. Hình bóng chữ 
Nôm Việt trong chữ vuông Choang. Trong 
“Việt Nam học - Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế   
lần thứ nhất” Tập V. Nxb. Thế giới, H. 
2001. 

[5] Lã Minh Hằng. Cấu trúc nghĩa trong 
chữ Nôm Việt. Nxb. KHXH, H. 2004. 

[6] Trần Thị Giáng Hoa. Bước đầu tìm 
hiểu chữ Nôm trong các bản văn khắc thời 
Lý - Trần, Tạp chí Hán Nôm, số 6/ 2004. 

[7] Nguyễn Tá Nhí: Các phương thức 
biểu âm trong cấu trúc chữ Nôm Việt. Nxb 
KHXH, H. 1998. 

[8] Nguyễn Thị Oanh: Nghiên cứu văn 
bản “Lĩnh Nam chích quái”. Tóm tắt luận án 
Tiến sĩ Ngữ văn. Đại học Sư phạm Hà Nội, 
2005. 

[9] Đinh Khắc Thuân: Chữ Nôm trên văn 
bia thời Lê. Tạp chí Hán Nôm, số 6/ 2004. 

[10] Tự điển chữ Nôm (字典字喃 ). 
Ynosuke Takeuchi (竹內与之助 ) soạn. 
Đông Kinh đại học Lâm thư xuất bản. 
Tokyo, 1988. 

[11] Tự điển chữ Nôm Tày. Hoàng Triều 
Ân chủ biên. Nxb. KHXH, H. 2003. 

[12] Cổ Tráng tự tự điển (古壯字字典). 
Quảng Tây Dân tộc xuất bản xã, Nam   
Ninh, 1989./. 

(Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (83) 2007; Tr.10 
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